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ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ VÀ BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ 
NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ MUỐI Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ MIỀN TRUNG 

TRONG THỜI KỲ GIÓ MÙA TÂY NAM 
 

Nguyễn Bá Xuân 
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TÓM TẮT Bài báo tập trung phân tích, đánh giá các điều kiện thủy văn ở vùng biển 

ven bờ từ cảng Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) đến mũi Đại Lãnh (tỉnh Phú Yên), 
dựa trên cơ sở các nguồn số liệu nhiệt độ, độ muối của hai đợt khảo sát 
tháng 8/1992 và 8/1993 của đề tài KT-03-01. Trên cơ sở các kết quả phân 
tích có thể phân thành 2 vùng thủy văn như sau: Vùng I từ Cửa Việt đến 
Cửa Đại (tỉnh Quảng Nam), vùng biển này đặc trưng bởi nước biển của các 
lớp tầng mặt với nhiệt độ cao và độ muối thấp, với cấu trúc thẳng đứng của 
nhiệt độ, độ muối có dạng phân tầng thành hai lớp rõ nét. Nước biển ở vùng 
này chủ yếu là do nước của các vùng ven bờ, cửa sông thuộc bờ tây vịnh Bắc 
Bộ tạo thành; Vùng II từ Cửa Đại đến mũi Đại Lãnh. Nước biển tầng mặt 
trong vùng biển này có quy luật phân bố của nhiệt độ, độ muối chịu ảnh 
hưởng của hiện tượng nước trồi và dòng chảy lạnh bờ tây Biển Đông tồn tại 
trong thời kỳ gió mùa Tây Nam. Nhiệt độ trong bờ thấp, ngoài khơi cao và 
độ muối trong bờ cao, ngoài khơi thấp. Cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độ và 
độ muối có dạng gần giống với cấu trúc một lớp với xu thế biến đổi giảm dần 
và tăng dần theo độ sâu của nhiệt độ và độ muối tương ứng. 

 
 

DISTRIBUTION AND VARIATION OF TEMPERATURE AND SALINITY 
 IN COASTAL ZONES OF CENTRAL VIETNAM  

IN THE PERIOD OF SOUTH - WESTERN MONSOON 
 

Nguyen Ba Xuan 
Institute of Oceanography (Nha Trang) 

 
 
ABSTRACT The results are concentrated on the analysis and zoning of the hydrological 

conditions in the coastal zone from Cua Viet port (Quang Tri province) to Dai 
Lanh cape (Phu Yen province). The used data were collected from two marine 
surveys of the National Project KT 03-01 in August, 1992 and August, 1993. 
By the results of hydrological analysis, two regions have been zoned: first 
region is from Cua Viet to Cua Dai (Quang Nam province). This region is 
characterized by high temperature and low salinity in the near surface 
homogeneous layer. The vertical structure of temperature and salinity has 
two layers clearly. The waters is originated from the western coastal zones of 
the Gulf of Tonkin. Second region is from Cua Dai to Dai Lanh cape. This 
region is characterized by low temperature and high salinity in the near 
surface homogeneous layer. The temperature decreases and salinity increases 
with the depth. The waters is influenced by the upwelling in summer. 
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I. MỞ ĐẦU 
 

Vùng biển từ Cửa Việt đến Đại 
Lãnh là một vùng biển giàu tiềm năng 
về các điều kiện tự nhiên, nguồn lợi 
sinh vật và khoáng sản của các tỉnh 
Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Phú 
Yên. Trước giải phóng, vùng biển này 
nhìn chung còn ít được điều tra nghiên 
cứu, đặc biệt ở dải ven bờ, nên nhiều 
vấn đề về khoa học biển nói chung còn 
chưa được tổng kết đánh giá một cách 
đầy đủ, ví dụ như về vấn đề xu thế 
phân bố và biến động các điều kiện 
thủy văn, phân vùng nước, động lực 
học biển, phân vùng hệ sinh thái và 
ảnh hưởng của dòng bồi tích hệ sông 
Hồng xâm nhập xuống phía nam ... 
Trong bài báo này, chúng tôi tập trung 
phân tích các điều kiện thủy văn, dựa 
trên cơ sở các số liệu đo đạc của hai 
đợt điều tra khảo sát tổng hợp, thực 
hiện trong tháng 8 của hai năm 1992 
và 1993, thuộc đề tài cấp nhà nước KT-

03-01 do GS.TSKH. Đặng Ngọc Thanh 
chủ trì [1].  
 
II. SỐ LIỆU SỬ DỤNG VÀ PHƯƠNG 
PHÁP PHÂN TÍCH 
 

Các nguồn số liệu nhiệt độ và độ 
muối trong hai chuyến điều tra khảo 
sát của đề tài KT-03-01, cụ thể như 
sau:  

- Chuyến điều tra khảo sát thứ 
nhất được thực hiện từ 29/8 đến  
8/9/1992, phạm vi vùng điều tra giới 
hạn từ Cửa Việt đến Cửa Đại (Vùng I). 
Vùng biển này có thềm lục địa khá 
rộng nên độ dốc không lớn và có đường 
bờ khúc khuỷu nằm theo hướng Tây 
Bắc – Đông Nam. 

- Chuyến khảo sát thứ hai được 
thực hiện từ 20/8 đến 30/8/1993, giới 
hạn từ Cửa Đại đến mũi Đại Lãnh 
(Vùng II), có thềm lục địa tương đối 
hẹp nên độ dốc biến đổi khá mạnh. 
Vùng biển này có đường bờ nằm theo 
hướng Bắc – Nam (Hình 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 1: Sơ đồ mạng lưới các trạm khảo sát 
Network of survey stations
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Hai đợt khảo sát được thực hiện 
vào cùng một thời gian trong năm, nên 
ở một mức độ cho phép, các nguồn số 
liệu của chúng có thể được kết hợp sử 
dụng để phân tích các điều kiện thủy 
văn cho toàn dải. Hai đợt khảo sát bao 
gồm tất cả 66 trạm mặt rộng. Mạng 
lưới các trạm mặt rộng được phân bố 
theo các mặt cắt vuông góc với đường 
bờ. Số liệu nhiệt độ được đo bằng nhiệt 
kế đảo ngược, mắc vào các ống lấy 
nước (batomet) và thả xuống các tầng 
sâu. Số liệu độ muối được xác định 
bằng phương pháp hóa học dựa trên cơ 
sở các mẫu nước lấy từ các độ sâu khác 
nhau bằng các ống batomet. 

Mục đích phân tích các yếu tố của 
trường thủy văn là đưa ra các nhận xét 
định tính về xu thế biến đổi và sự 
phân vùng của các yếu tố thủy văn 
thông qua các bản đồ phân bố mặt 
rộng và thẳng đứng của chúng. Phương 
pháp phân tích thủy văn còn cho phép 
dựa vào các đặc điểm biến đổi của cấu 
trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ 
muối, để phân vùng thủy văn và nhận 
dạng các quá trình động lực [4, 5, 6, 7, 
8].   
 
III. CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

1. Phân bố mặt rộng và mặt cắt 
thẳng đứng của nhiệt độ và độ 
muối 

Trên cơ sở phân tích các bản đồ 
phân bố mặt rộng của nhiệt độ và độ 
muối ở vùng biển ven bờ từ Cửa Việt 
đến mũi Đại Lãnh, thấy rằng: 

- Ở vùng biển ven bờ từ Cửa Việt 
đến Cửa Đại (Hình 2) xu thế phân bố 
mặt rộng của nhiệt độ và độ muối ở các 
lớp nước tầng mặt có dạng của lưỡi 
nước với nhiệt độ cao và độ muối thấp, 
chảy dọc bờ xuống các vùng phía nam, 
nhưng khi đến vùng ven bờ từ Đà 
Nẵng đến Cửa Đại thì xu thế này biểu 
hiện kém rõ nét hơn. Đây là các loại 

nước có độ muối thấp và nhiệt độ cao 
được hình thành ở các vùng bờ phía 
tây của vịnh Bắc Bộ, xâm nhập xuống 
các vùng phía nam nhờ hệ thống hoàn 
lưu xoáy thuận trong vịnh Bắc Bộ. Loại 
nước này ở vùng biển Cửa Việt có giá 
trị nhiệt độ   30,5oC và độ muối  
28,5‰. Gradien biến đổi nằm ngang 
của độ muối khá lớn tạo nên đới phân 
cách khá rõ nét giữa vùng ven bờ và 
vùng ngoài khơi.            

- Ở vùng biển từ Cửa Đại đến Đại 
Lãnh, xu thế phân bố của nhiệt độ, độ 
muối có xu thế khác với vùng Cửa Việt 
– Cửa Đại. Các đường đẳng nhiệt độ, 
độ muối có dạng bao quanh các tâm 
nước lạnh và mặn, với xu thế biến đổi 
của nhiệt độ tăng dần và độ muối giảm 
dần từ bờ ra khơi (Hình 3). Đây là xu 
thế phân bố đặc thù của các yếu tố 
thủy văn khi bị ảnh hưởng mạnh của 
các khối nước lạnh từ tầng đáy theo 
thềm lục địa tiến vào bờ. Hay nói cách 
khác, xu thế phân bố này là do hiện 
tượng nước trồi chi phối. Thực vậy, do 
ảnh hưởng của hiện tượng nước trồi, ở 
các vùng biển gần Sa Huỳnh, Quy 
Nhơn và Đại Lãnh đã đo đạc được 
nhiệt độ tầng mặt có giá trị nhỏ hơn 
27oC. 

Để nhận dạng sự ảnh hưởng của 
hiện tượng nước trồi trong vùng nghiên 
cứu, có thể dựa vào xu thế biến đổi của 
các đường đẳng trị nhiệt độ và độ muối 
trên hai mặt cắt thủy văn thẳng đứng 
vuông góc bờ, đại diện cho hai vùng 
đặc trưng I và II (Hình 4). Tại mặt cắt 
gần Sa Huỳnh, đại diện cho vùng II 
(Hình 4a), xu thế phân bố của các 
đường đẳng trị nhiệt độ và độ muối có 
dạng vồng lên tầng mặt. Điều này 
chứng tỏ ở vùng biển này chịu ảnh 
hưởng khá mạnh của hiện tượng nước 
trồi. Cơ chế hình thành hiện tượng 
nước trồi như chúng ta được biết là do 
sự kết hợp tác động của hệ thống gió 
mùa Tây Nam và hệ dòng chảy lạnh bờ 
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Tây biển Đông [2, 3, 4, 9, 10]. Trong 
khi đó ở mặt cắt gần đèo Hải Vân, đại 
diện cho vùng I (Hình 4b), xu thế phân 
bố của các đường đẳng nhiệt độ có 
dạng gần như song song với mặt biển, 

còn các đường đẳng muối thì có xu thế 
đâm thẳng vào thềm lục địa, điều này 
chứng tỏ ở đây có thể không bị ảnh 
hưởng đáng kể của hiện tượng nước 
trồi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hình 2: Phân bố nhiệt độ và độ muối ở vùng biển từ Cửa Việt đến Cửa Đại, tháng 8/1992 
a) Nhiệt độ tầng 0 m và 10 m; b) Độ muối tầng 0 m và 10 m 

Distribution of temperature and salinity from Cua Viet to Cua Dai waters in August 1992 
a) Temperature of 0 m and 10 m layers; b) Salinity of 0 m and 10 m layers 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3: Phân bố nhiệt độ và độ muối ở vùng biển từ Cửa Đại đến Đại Lãnh 

a) Nhiệt độ tầng 0 m, 10 m và đáy;  b) Độ muối tầng 0 m, 10 m và đáy 
Distribution of temperature and salinity from Cua Viet to Cua Dai waters  

a) Temperature of 0 m, 10 m and bottom layers;  b) Salinity of 0 m, 10 m and bottom layers 

17 00'o

Tầng 10 m

30.40 B

Tầng 0 m
30.50 Đ. Cồn Cỏ

17 10'o o17 20'

Cửa 

VieätQuaûng Trò

30.00

H
U

Ế

108 00'o

30.40

30.40

30.00

30.00

Cù Lao Chàm

Hội An

ĐÀ NẴNG

30.00

30.50

16 40'o

108 50'o

15 50'o

a)

 

Tầng 10m
28.50 29.00 B Cửa

Việt
Tầng 0 m

28.50
29.00 Đ. Cồn Cỏ

17 00'o 17 10'o o17 20'

32.00

31.00

30.00 108 00'o

o

29.50

29.5
0

16 40'

30.
00

31.00

29.00

C
ù Lao

C
hàm 108 50'

o

15 50'o

28.00

H
ội A

n
Ñ

A
Ø N

A
ÜN

G

30.00

31.00

31.00

32.00

29.50 H
U

E
Á

26
.0

0
27

.0
0

28.00

29.00
Quảng Trị

b)

 

29.50
Tầng 10m

29
.0

0

30.00Tầng 0m

28
.0

0
26

.0
0

22
.0

0

Tầng đáy

108 35'o 109o
o15 35'

27
.0

0
28

.0
0Quảng Ngãi

28.00
27.00

Sa Huỳnh

23
.0

0
24

.0
0

25
. 0

0
26

.0
0

26.00
27.00

25
.0

0

28.00

28.00

27.00

26.00

M. Đại Lãnh

Tuy Hòa

Sông Cầu

QUI NHƠN

30.00

29.50
29.00

28.50

27
.5

0

28.00

28
.0

0
28

.0
0

28
.0

0

28.50
29.00

29
.0

0
28

.0
0

29
.5

0

29
.00

29
.50

28
.50

28
.00

24
.00 13o

28
.0

0

22
.0

0
20

.0
0

18
.0

0

14o

15 o

a)

 

Tầng đáy

34.50

34.40
34.40

34.20
Tầng 10m

108 35'o

34
.40

109o

Tầng 0m
15 35'o

Quảng Ngãi 34.30

34.10

34.20

34.20

34.40

34.50

34
.20

34
.30

34
.50

34
.40

33.5034.00
34.20

34.20 15 o

34.30

34.40

34.20
34.00
34.50

34
.3

0

34.20

14
o

34
.3

0

34.00
33.80

33.60
33.80
34.00 13o

34.20

34
.20

34
.30

34
.30

34
.40

Mũi Đại Lãnh

Tuy Hòa

34.40

34.30
34.40

34.50

Sông Cầu

QUI NHƠN

Sa Huỳnh

b)

34
.3

0

 



 51 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4: Phân bố nhiệt độ (đường liền) và độ muối (đường đứt) tại các mặt cắt 
đại diện cho các vùng: a) Cửa Đại – Đại Lãnh, b) Cửa Việt – Cửa Đại 

Distribution of temperature (continuous line) and salinity (discontinuous line) at transects 
representing for areas: a) Cua Dai - Dai Lanh, b) Cua Viet - Cua Dai 

 
Tóm lại, thông qua xu thế phân 

bố biến đổi của trường nhiệt độ, độ 
muối, có thể phân chia dải nước ven bờ 
Miền Trung từ Cửa Việt đến Đại Lãnh 
thành 2 vùng có các đặc điểm thủy văn 
khác nhau: Vùng I từ Cửa Việt đến Cửa 
Đại có các điều kiện thủy văn bị chi 
phối bởi các lưỡi nước có nhiệt độ cao 
và độ muối thấp, có nguồn gốc hình 
thành từ các vùng ven bờ, cửa sông bờ 
Tây vịnh Bắc Bộ, xâm nhập xuống các 
vùng phía nam theo hướng từ Tây Bắc 
đến Đông Nam; Vùng II từ Cửa Đại 
đến Đại Lãnh là vùng chịu sự chi phối 
của hiện tượng nước trồi trong thời kỳ 
gió mùa Tây Nam. Đặc điểm phân bố 
của các yếu tố thủy văn trong vùng này 
có dạng trong thấp ngoài cao của nhiệt 
độ và trong cao ngoài thấp của độ 
muối, đây là xu thế phân bố đặc thù 
của các yếu tố thủy văn do hiện tượng 
nước trồi gây nên.  

2. Phân tích cấu trúc thẳng đứng 
của nhiệt độ và độ muối 

Phân vùng các điều kiện thủy văn 
còn có thể dựa trên cơ sở phân tích, 
nhận dạng cấu trúc thẳng đứng của 
nhiệt độ và độ muối. Để tiến hành 
nhận dạng cấu trúc, cần xác định các 
đặc trưng cấu trúc thẳng đứng của 
nhiệt độ và độ muối như: Nhiệt độ và 

độ muối trung bình của lớp nước tựa 
đồng nhất tầng mặt ( HT , HS ) và độ dày 
của chúng ( TH SH ,); Gradien của lớp 
đột biến nhiệt độ và độ muối 
(GradienT, gradienS).  Có thể nêu lên 
hai dạng cấu trúc thẳng đứng đặc trưng 
của nhiệt độ và độ muối thường tồn tại 
ở các vùng biển thềm lục địa Việt Nam 
trong thời kỳ mùa hè: 

- Dạng I, là dạng cấu trúc thẳng 
đứng của nhiệt độ và độ muối bị phân 
tầng khá mạnh do ảnh hưởng của các 
khối nước ngọt ven bờ và cửa sông. Lớp 
nước tựa đồng nhất tầng mặt thường có 
giá trị nhiệt độ cao và độ muối thấp. Ở 
các vùng ven bờ cấu trúc này thường là 
cấu trúc hai lớp nước: lớp phía trên là 
lớp tựa đồng nhất tầng mặt và lớp phía 
dưới là lớp đột biến mạnh có độ dày 
đến tận đáy.  

- Dạng II là dạng cấu trúc thẳng 
đứng có xu thế giảm dần và tăng dần 
theo độ sâu của nhiệt độ và độ muối 
tương ứng. Dạng cấu trúc này thường 
có nhiệt độ thấp và độ muối cao của 
các lớp nước tầng mặt. Lớp tựa đồng 
nhất tầng mặt có độ dày rất nhỏ, thậm 
chí gần bằng không. Trong khi đó độ 
dày của lớp đột biến có thể kéo dài từ 
tầng mặt đến tầng đáy với gradien 
nhiệt độ và độ muối biến đổi tương đối 
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đều theo độ sâu và có giá trị nhỏ. Cơ 
chế động lực tác động gián tiếp đến 
đặc điểm phân bố của dạng cấu trúc 
này là do hiện tượng nước trồi gây nên.  

Dựa trên cơ sở của các số liệu 
nhiệt độ, độ muối của 66 trạm trong 
vùng nghiên cứu, từ Cửa Việt đến Đại 
Lãnh, đã tiến hành phân tích và xác 
định các đặc trưng cấu trúc thẳng đứng 
của nhiệt độ và độ muối như: Độ dày 
( TH , SH ), và nhiệt độ, độ muối ( HT , HS ) 
của lớp đồng nhất tầng mặt; gradien 
nhiệt độ, độ muối (GradienT, gradienS) 
của lớp đột biến. Các kết quả phân tích 
được trình bày ở hình 5 và bảng 1. Từ 
hình 5, có thể nhận thấy sự phân vùng 
của các dạng cấu trúc phân bố thẳng 

đứng của nhiệt độ và độ muối trong hai 
vùng nghiên cứu I và II. Sự khác biệt 
giữa 2 vùng không những thể hiện qua 
sự chênh lệch nhiệt độ và độ muối 
trung bình (Bảng 1) mà còn qua dạng 
cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ 
muối. Đặc điểm phân bố thẳng đứng 
của nhiệt độ và độ muối ở vùng I nhìn 
chung có dạng cấu trúc thẳng đứng loại 
I, tức là biểu hiện sự phân tầng rõ nét 
của hai lớp nước tầng mặt và tầng đáy 
với gradien của lớp đột biến khá lớn 
(Bảng1). Còn ở vùng II thì có dạng cấu 
trúc thẳng đứng loại II. Ở vùng này, 
cấu trúc thể hiện sự phân tầng yếu, 
thậm chí có thể gọi đây là dạng cấu 
trúc một lớp. 

   
 

Bảng 1: Giá trị trung bình các đặc trưng cấu trúc thẳng đứng của nhiệt độâ và độ muối 
Mean value of vertical structure characteristics of temperature and salinity 
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Vùng II: 

Cửa Đại - Đại Lãnh 

0 
5 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

28,52 
28,04 
27,35 
26,17 
24,61 
23,29 
22,40 
21,20 
20,68 

34,19 
34,24 
34,29 
34,33 
34,38 
34,42 
34,54 
34,44 
34,49 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

28,50 

 
 
 
 

0,10 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

34,55 

 
 
 
 

0,01 

 
 
 



 53 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 5: Cấu trúc thẳng đứng nhiệt độ và độ muối 
ở hai vùng I (Đường đứt) và II (Đường liền) 

a) Nhiệt độ tức thời b) Nhiệt độ trung bình c) Độ muối tức thời  d) Độ muối trung bình 
Vertical structure of temperature and salinity  

in areas I (continuous line) and II (discontinuous line) 
a) Temporary temperature b) Average temperature c) Temporary salinity d)Average salinity 

 
 
IV. KẾT LUẬN 

Do có vị trí địa lý, địa hình đáy 
và đường bờ khá phức tạp, nên vùng 
ven bờ từ Cửa Việt đến Đại Lãnh là 
vùng biển có các điều kiện kiện thủy 
văn và động lực khá phức tạp. Căn cứ 
vào xu thế phân bố mặt rộng và cấu 
trúc thẳng đứng của nhiệt độ và độ 
muối có thể phân chia vùng nghiên cứu 
thành hai vùng riêng biệt với các điều 
kiện thủy văn khác nhau:  

- Vùng I: từ Cửa Việt đến Cửa 
Đại, là vùng đặc trưng có các điều kiện 
thủy văn, các khối nước với nhiệt độ 
cao và độ muối thấp, có xuất xứ từ các 
vùng ven bờ, cửa sông thuộc bờ Tây 
vịnh Bắc bộ. Cấu trúc thẳng đứng của 
nhiệt độâ và độ muối ở vùng biển này 
có dạng phân tầng rõ nét do sự chi 
phối chủ yếu của các quá trình động lực 
nằm ngang. 

- Vùng II: từ Cửa Đại đến Đại 
Lãnh, là vùng đặc trưng bởi sự phân bố 
của các điều kiện thủy văn biểu hiện 
ảnh hưởng rõ nét của hiện tượng nước 
trồi trong thời kỳ gió mùa Tây Nam và 
dòng chảy lạnh bờ Tây biển Đông. Đặc 
điểm phân bố mặt rộng của nhiệt độ 
và độ muối có xu thế trong bờ thấp 
ngoài khơi cao của nhiệt độ và trong bờ 
cao ngoài khơi thấp của độ muối. Cấu 
trúc phân bố thẳng đứng có quy luật 
giảm dần và tăng dần của nhiệt độ và 
độ muối theo độ sâu tương ứng, hay có 
thể gọi là cấu trúc một lớp.  
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